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ẢNH HƯỞNG CỦA MUỐI NI TƠ VÀ PHỐT PHO LÊN SINH TRƯỞNG,  
HÀM LƯỢNG PROTEIN VÀ LIPID TỔNG SỐ CỦA TETRASELMIS SP.  
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TÓM TẮT Tetraselmis sp. là loại tảo chứa nhiều loại lipid có giá trị do đó là nguồn thức 

ăn được sử dụng phổ biến trong nuôi trồng thủy sản. Nghiên cứu này nhằm 
đánh giá ảnh hưởng của muối ni-tơ và phốt pho lên sự tăng trưởng quần thể, 
kích thước tế bào, hàm lượng protein và lipid tổng số của Tetraselmis sp. 
trong điều kiện phòng thí nghiệm với mục đích ứng dụng những kết quả này 
vào nuôi sinh khối tảo trong các trại sản xuất giống thủy sản. 
Trong môi trường dinh dưỡng F/2, Tetraselmis sp. sinh trưởng tốt trong giới 
hạn ni-tơ từ 7,36 – 22,36 mg/l và giới hạn phốt pho từ 0,77 – 3,27 mg/l. Khi 
nồng độ ni-tơ trong môi trường nuôi tăng lên, hàm lượng protein của 
Tetraselmis sp. tăng nhưng lipid tổng số lại giảm. Ngược lại, khi nồng độ 
phốt pho tăng lên, số lượng tế bào tăng lên nhưng kích thước tế bào tảo 
giảm, hàm lượng protein và lipid tổng số cũng giảm. 
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ABSTRACT The green alga, Tetraselmis sp., contains relatively large amounts of valuable 

lipid and is commonly used as a food source for commercial application in 
aquaculture. In this study we evaluated the effect of phosphate and nitrogen 
concentration on the growth, cell size, crude protein and lipid contents of 
Tetraselmis sp. grown continuously under laboratory-controlled conditions, 
with the view to applying these results for mass-culture of Tetraselmis sp. in 
aquaculture hatcheries.  
In F/2 medium, Tetraselmis sp. grew well in limitation of nitrogen 
concentration of 7.36 – 22.36mg/l and phosphate concentration of 0.77 – 
3.27mg/l. Increased nitrogen in the cultures conducted crude protein contents 
increasing but lipid contents decreasing. Whereas, increased phosphate in 
the cultures conducted cell number increasing but cell size was smaller, crude 
protein and lipid contents decreased. 
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I. MỞ ĐẦU 
 

Tetraselmis sp. thuộc ngành Tảo 
Lục, là một trong những loài tảo nuôi 
được sử dụng phổ biến trong nuôi trồng 
thủy sản ở nhiều nước trên thế giới do 
giá trị dinh dưỡng cao và kích thước 
phù hợp. 

 Thành phần dinh dưỡng của 
Tetraselmis sp. gồm: protein chiếm 
30,06% trọng lượng khô; lipid chiếm 
5,16%; carbonhydrate chiếm 26,68% và 
chất tro chiếm 38,1% (Chen, 1991). 
Trong đó, hàm lượng EPA 
(eicosapentaenoic acid 20: n-3) rất 
phong phú, chiếm 29,7% trong tổng số 
acid béo (Zhukova và Aizdaicher, 1995). 
Tuy nhiên, thành phần hóa sinh của vi 
tảo chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các điều 
kiện nuôi như cường độ và chế độ ánh 
sáng, nhiệt độ, độ mặn, thời gian thu 
hoạch và đặc biệt là nồng độ muối 
dinh dưỡng trong môi trường nuôi 
(Chelf, 1990; Fabregas et al., 1984; 
Flynn et al., 1993; Gladue, 1991; Guo et 
al., 1959; Harrison et al., 1990; 
Sakshaug et al., 1983; Sato, 1991; 
Volkman et al., 1989). 

Ở Việt Nam, loài Tetraselmis sp. 
được nhập từ Thái Lan. Các thông số 
về nồng độ muối dinh dưỡng (N và P) 
trong môi trường nuôi, thành phần hóa 
sinh của tảo vẫn chưa được biết đến. 
Nghiên cứu này nhằm xác định nồng 
độ ni-tơ và phốt pho trong môi trường 
dinh dưỡng F/2 phù hợp nhất cho sự 
sinh trưởng Tetraselmis sp. và ảnh 
hưởng của nó lên thành phần hóa sinh 
của tảo nuôi. 

 
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 
- Đối tượng và địa điểm nghiên 

cứu: Tetraselmis sp. được nhập từ Viện 
Công Nghệ Châu Á Thái Lan (1998). 
Nghiên cứu được thực hiện tại Phòng 

thí nghiệm Công Nghệ Sinh Học và 
trại ương nuôi thí nghiệm của Khoa 
Nuôi Trồng Thủy Sản Trường Đại Học 
Thủy Sản Nha Trang. 

- Nguồn nước: nước biển được bơm 
lên bể chứa, để lắng, xử lý Chlorin (25-
30ppm) sục khí, phơi nắng, lọc qua 
tầng lọc cát, lưới lọc tảo, túi siêu lọc. 
Nước đưa vào phòng thí nghiệm sử 
dụng trong nuôi và lưu giữ giống được 
tiệt trùng bằng máy hấp tiệt trùng 
(autoclave) ở 121C/15’.  

- Môi trường dinh dưỡng: sử dụng 
môi trường F/2 (Guillard, 1975). 

- Phương pháp xác định các chỉ 
tiêu: xác định mật độ tế bào bằng 
buồng đếm Bukner và bằng phương 
pháp so màu quang phổ 
(spectrophotometre). Cường độ ánh 
sáng được đo bằng máy DATA 
LOGGER Model LI-1400 LI-COR. pH 
được đo bằng pHmetre. Theo dõi nhiệt 
độ hằng ngày bằng nhiệt kế rượu. 

Định lượng protein tổng số bằng 
phương pháp Kjeldahl (ba lần lặp lại). 

Định lượng lipid tổng số bằng 
phương pháp Bligh và Dyer (1959) (ba 
lần lặp lại). 

Kích thước tế bào: sử dụng trắc vi 
thị kính. Số lượng đo: 30 tế bào/mẫu. 

Thể tích tế bào: dạng khối elip 
(elipsoid) Ve = 4/3 x  x a x b x c. 
Trong đó: Ve: Thể tích khối elip; a: ½ 
trục dài; b: ½ trục rộng; c: ½ trục cao. 

Bố trí thí nghiệm: 
Các yếu tố môi trường trong các 

lô thí nghiệm: độ mặn: 35ppt; nhiệt độ: 
28  1C; mật độ tảo ban đầu: 
150x104tb/ml; cường độ ánh sáng: 150 
mol photon/s/m; chu kỳ chiếu sáng 
ngày: 12 giờ sáng/12 giờ tối (mỗi lô thí 
nghiệm được lặp lại ba lần).  

 Thí nghiệm ảnh hưởng của nồng 
độ ni-tơ khác nhau lên sinh trưởng của 
Tetraselmis sp.: Bảy lô thí nghiệm đã 
được thực hiện ở các nồng độ ni-tơ: 
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2,36; 7,36; 12,36 (chuẩn của môi trường 
F/2); 17,36; 22,36; 27,36; 32,36 mg/l. 

 Thí nghiệm ảnh hưởng của nồng 
độ phốt pho khác nhau lên sinh trưởng 
của Tetraselmis sp.: bảy lô thí nghiệm 
đã được thực hiện ở các nồng độ phốt 
pho: 0,0; 0,27; 0,77; 1,27 (chuẩn của 
môi trường F/2); 1,77; 2,27; 3,27 mg/l.  

- Xử lý số liệu: các chỉ số thống 
kê như giá trị trung bình, độ lệch tiêu 
chuẩn và phương pháp kiểm định giá 

trị trung bình được xử lý bằng chương 
trình Data analysis trong Excel 7.0. 

 
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ 
THẢO LUẬN 
 
1. Ảnh hưởng của muối nitơ lên 
sinh trưởng, hàm lượng protein và 
lipid tổng số của Tetraselmis sp.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hình 1: Ảnh hưởng của nồng độ ni-tơ lên sinh trưởng Tetraselmis sp. 

 
Trong các lô thí nghiệm có các 

nồng độ nitơ khác nhau cho thấy sinh 
khối Tetraselmis sp. chịu ảnh hưởng 
rất lớn của muối nitơ trong môi trường 
nuôi và có biên độ giới hạn nồng độ 
nitơ rõ rệt. Sinh khối tảo đạt thấp 
nhất (64 vạn tế bào/ml)  khi nồng độ 

nitơ trong các lô thí nghiệm thấp nhất 
(2,36 mg/l). Sinh khối tảo tăng dần 
theo sự tăng của nồng độ ni-tơ và sinh 
khối đạt cao nhất (270 vạn tế bào/ml) ở 
lô có nồng độ ni-tơ là 22,36 mg/l. Sau 
đó, mặc dầu nồng độ ni-tơ vẫn tăng 
nhưng sinh khối bắt đầu suy giảm 
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nhanh chóng. Có sự sai khác (t-test  t-
critical) về tăng trưởng của tảo giữa các 
lô thí nghiệm: giữa lô 2,36 – 7,36 mg/l; 
7,36 – 12,36 mg/l; 12,36 – 17,36 mg/l; 
17,36 – 22,36 mg/l; 22,36 – 27,36 mg/l; 
27,36 – 32,36 mg/l. Vậy giữa các lô thí 
nghiệm, sự tăng trưởng tảo có sai khác 
đáng kể khi  
nồng độ ni-tơ thay đổi. 

Để xác định sự thay đổi nồng độ 
ni-tơ trong môi trường nuôi ảnh hưởng 
đến  chất lượng tảo Tetraselmis sp. Tảo 

trong các lô thí nghiệm có nồng độ ni-
tơ khác nhau đã được tiến hành phân 
tích thành phần protein và lipid tổng 
số. 

Mặc dầu kích thước tế bào tảo 
trong các môi trường nuôi có nồng độ 
ni-tơ khác nhau không có sự sai khác 
lớn, nhưng thành phần protein và lipid 
của tảo Tetraselmis sp. có sự biến động 
(Hình 2). 
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 Hình  2: Sự biến động protein và lipid tổng số ở các nồng độ muối nitơ khác nhau  

 
 
Ở lô thí nghiệm có nồng độ ni-tơ 

thấp nhất (2,36 mg nitơ/l), protein tổng 
số đạt giá trị thấp nhất (chiếm 13,86% 
trọng lượng khô), ngược lại lipid tổng 
số đạt giá trị cao nhất (chiếm 22,15% 
trọng lượng khô). Khi nồng độ nitơ 
trong các lô thí nghiệm tăng dần, 
protein tổng số cũng có xu hướng tăng 
theo và lipid tổng số có xu hướng giảm 
đi. Protein tổng số đạt giá trị cao nhất 
(chiếm 24,82% trọng lượng khô) trong 
lô thí nghiệm có nồng độ nitơ cao nhất 
(32,36 mg nitơ/l) và lipid tổng số thấp 
nhất (chiếm 12,51% trọng lượng khô). 

Kết quả kiểm định thống kê (t-Statistic 
 t-Critical) về hàm lượng protein có sự 
sai khác giữa lô 1 và 2; lô 2 và 3; lô 3 
và 4; lô 6 và 7. Hàm lượng lipid cũng 
có sự sai khác đáng kể  giữa các lô 1 và 
2; lô 3 và 4; lô 6 và 7. Vậy hàm lượng 
protein và lipid của tảo chịu ảnh hưởng 
của nồng độ nitơ trong môi trường 
nuôi. 

Theo Harrison và cộng sự (1990), 
khi nồng độ nitơ trong môi trường nuôi 
thiếu hụt, tỷ lệ phần trăm protein của 
tảo sẽ giảm đi, hàm lượng lipid tăng 
nhẹ, hoặc không thay đổi. Nhưng nhiều 
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nghiên cứu đã chứng minh hàm lượng 
lipid một số loài tảo tăng lên đáng kể 
khi đưa chúng vào môi trường thiếu 
nitô (Ben-Amotz và ctv, 1985; Chelf, 
1990). Theo kết quả nghiên cứu của 
McGinnis và ctv (1997), sự thiếu hụt 
nitơ đã kích thích quá trình dự trữ 
lipid ở tảo Chaetoceros muelleri. Quá 
trình này đã được Sukenik và Wahnon 
(1991), Roessler (1990) (trích Phạm Thị 
Lam Hồng, 1999) giải thích rằng khi 
môi trường đầy đủ nitơ thì tảo tăng 
cường tổng hợp protein nhưng khi môi 
trường thiếu hụt nitơ, sự phân chia tế 
bào bị đình trệ nên một lượng lớn 
carbon được chuyển sang cho quá trình 
tổng hợp lipid. Đối với những loài tảo 
có khả năng dự trữ lipid thì thành 
phần này được tăng cường bằng cách 
làm cạn kiệt hoặc rút bớt nitơ ra khỏi 
môi trường nuôi. 

Các kết quả nghiên cứu của 
Hoàng Thị Bích Mai (1995) cho thấy: 
khi nồng độ ni-tơ thay đổi ít ảnh 
hưởng đến kích thước cũng như khả 
năng đạt sinh khối của tảo silic 
(Skeletonema costatum; Chaetoceros 
sp.), nhưng ở nồng độ nitơ cao: 50-150 
mg/l, tảo tồn tại lâu hơn.  

Từ những kết quả nghiên cứu 
trên cho thấy Tetraselmis sp. phát 
triển mạnh trong môi trường F/2 có 
hàm lượng nitơ từ 7,36 mg/l đến 22,36 
mg/l. Nhưng tùy theo nhu cầu trong 
sản xuất cần đảm bảo về mặt số lượng 
hoặc chất lượng tảo, ta có thể lựa chọn 
hàm lượng muối nitơ thích hợp bổ sung 
vào môi trường nuôi để có thể cung cấp 
tảo theo yêu cầu mong muốn.  

2. Ảnh hưởng của muối phốt pho 
lên sinh trưởng, kích thước tế bào, 
hàm lượng protein và lipid tổng số 
của Tetraselmis sp. 

Phốt pho được xem là chìa khóa 
của quá trình trao đổi chất. Hàm lượng 

phốt pho không nhất thiết phải cao, 
song nếu thiếu phốt pho thì tảo không 
phát triển được. Do vậy, phốt pho cũng 
là một trong những yếu tố ảnh hưởng 
và giới hạn đến sự phát triển của tảo. 

Để minh chứng điều này, kết quả 
thí nghiệm về ảnh hưởng của nồng độ 
phốt pho lên sinh trưởng tảo 
Tetraselmis sp. được trình bày ở hình 3 
cho thấy: 

- Ở lô thí nghiệm không bổ sung 
phốt pho, tảo phát triển và sinh sản 
chậm. Sinh khối đạt cao nhất vào ngày 
thứ tư với số lượng tế bào thấp nhất 
trong các lô thí nghiệm (60 vạn tế 
bào/ml) và sau đó giảm nhanh. Mặc 
dầu không được bổ sung muối phốt pho 
vào môi trường nuôi nhưng trong nước 
biển tự nhiên vẫn thường xuyên có mặt 
muối phốt pho với hàm lượng rất thấp 
và giữ một tỷ lệ ổn định giữa nitơ và 
phốt pho (N:P) là 16:1 (Redfield và ctv, 
1960) (trích Lục Minh Diệp, 1999). 

- Các lô thí nghiệm có bổ sung 
nồng độ phốt pho ở các mức độ 0,27 
mg/l, 0,77 mg/l; 1,27 mg/l; 1,77 mg/l và 
2,27 mg/l, sinh khối tảo trong các lô thí 
nghiệm này có chiều hướng tăng lên. 
Sinh khối đạt cao nhất (175 vạn tế 
bào/ml) ở lô thí nghiệm có nồng độ 
phốt pho bổ sung 2,27 mg/l. 

- Lô thí nghiệm cuối cùng có nồng 
độ muối phốt pho bổ sung cao nhất 
(3,27 mg/l) nhưng sinh khối tảo bắt đầu 
có chiều hướng suy giảm (155 vạn tế 
bào/ml). So sánh sai khác (t-test  t-
critical) giữa các lô thí nghiệm: giữa 2 
lô 0,0 – 0,27 mg/l; 0,27 – 0,77 mg/l; 
0,77 – 1,27 mg/l; 1,27 – 1,77 mg/l; 1,77 
– 2,27 mg/l; 2,27 – 3,27 mg/l cho thaáy 
có sự sai khác đáng kể. Vậy sự tăng 
trưởng tảo chịu ảnh hưởng lớn của 
nồng độ muối phốt pho trong môi 
trường nuôi. 

Sato (1991) cho rằng khi tăng 
nồng độ nitơ và phốt pho trong môi 
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trường dinh dưỡng Guillard F/2 đã cải 
thiện được sự tăng trưởng ở một số loài 
tảo. Tảo nuôi ổn định và kéo dài chu 
kỳ tăng trưởng, với sự tăng trưởng liên 
tục theo sau pha logarit. Ông đã bổ 
sung thêm muối nitơ và phốt pho vào 
môi trường nuôi Nannochloropsis 
oculata và Tetraselmis tetrathele ngoài 

trời và đã đạt được tốc độ tăng trưởng 
tốt hơn. Theo Lê Viễn Chí (1996), nhu 
cầu phốt pho ở Skeletonema costatum 
không phụ thuộc vào lượng nitơ, nhưng 
khi bổ sung phốt pho cùng với NH4

+ 

hoặc NO3
- thì hoạt động quang hợp 

tăng mạnh. 
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Hình 3 : Ảnh hưởng của nồng độ phốt pho lên  

tăng trưởng Tetraselmis sp. 
 
Qua theo dõi kích thước tế bào 

tảo Tetraselmis sp. trong các lô thí 
nghiệm có nồng độ phốt pho khác nhau 
cho thấy khi nồng độ phốt pho tăng 
dần trong các lô thí nghiệm thì kích 
thước tế bào có xu hướng nhỏ dần sau 
vài ngày nuôi. Kết quả này được trình 
bày ở bảng 1. 

Ở lô thí nghiệm không bổ sung 
nồng độ phốt pho, thể tích tế bào lớn 
nhất (709,63 m3). Sau đó thể tích tế 
bào nhỏ dần trong các lô thí nghiệm có 
nồng độ  muối phốt pho tăng dần và 
thể tích tế bào bé nhất (370,07 m3) 

trong lô thí nghiệm có nồng độ muối 
phốt pho bổ sung cao nhất (3,27 mg/l). 
Kiểm định thống kê thể tích tế bào có 
sự sai khác đáng kể (t-Statistic  t-
Critical) giữa lô 1 và 2; lô 1 và 7; lô 3 
và 4; lô 2 và 4. Điều này có thể cho 
thấy khi nồng độ phốt pho tăng lên 
trong môi trường nuôi sẽ kích thích 
quá trình sinh sản và sinh trưởng của 
tế bào tảo. Nồng độ phốt pho tăng lên 
quá cao, quá trình sinh sản diễn ra 
liên tục và quá nhanh sẽ dẫn đến kích 
thước tế bào dần dần bị nhỏ lại và số 
lượng tế bào ngày càng tăng lên. 
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Bảng 1: Sự ảnh hưởng của các nồng độ phốt pho  
lên kích thước tế bào Tetraselmis sp. 

 
 

Lô  
TN 

Nồng độ 
phốt pho 

Trục dài  
(m) 

Trục rộng 
(m) 

Trục dày 
(m) 

Thể tích 
tế bào (m3) 

1 00 mg/l 17,06  1,47 10,90  1,09 7,26  0,79 709,63131,76 

2 0,27 mg/l 15,08  1,50 10,04  1,36 7,20  1,16 545,41 68,30 

3 0,77 mg/l 15,55  1,05 10,06  1,44 7,17  1.20 590,93172,20 

4 1,27 mg/l 15,05  0,82 8,32  0,98 7,02  0,75 470,80 72,57 

5 1,77 mg/l 14,24  1,28 8,21  0,86 7,19  1,42 438,04121,52 

6 2,27 mg/l 13,39  1,22 8,65  1,57 6,88  1,01 410,54 88,64 

7 3,27 mg/l 12,91  0,89 8,29  1,13 6,51  0,99 370,07 92,49 

 
 

Protein và lipid tổng số của 
Tetraselmis sp. trong các lô thí nghiệm 
trên đã được tiến hành phân tích. Kết 
quả được thể hiện ở hình 4. 

Trong quá trình thí nghiệm, khi 
nồng độ phốt pho trong môi trường 
nuôi thay đổi, thành phần protein và 
lipid của Tetraselmis sp. cũng biến 
động. Nồng độ phốt pho trong môi 
trường tăng, protein tổng số trong tảo  

suy giảm. Trong lô thí nghiệm không 
bổ sung muối phốt pho (00 mg/l), hàm 
lượng protein chiếm tỷ lệ cao nhất 
trong các lô (36,30% trọng lượng khô), 
sau đó hàm lượng protein giảm dần ở 
các lô có bổ sung muối phốt pho tăng 
dần. Hàm lượng protein thấp nhất 
(14,78% trọng lượng khô) ở lô thí 
nghiệm có bổ sung muối phốt pho 
nhiều nhất (3,27 mg/l). 
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Tương tự, lipid tổng số trong 
Tetraselmis sp. cũng có hiện tượng 
giảm mạnh khi nồng độ phốt pho bổ 
sung trong các lô  tăng lên. Ở lô không 
bổ sung muối phốt pho (00 mg/l), lipid 
tổng số đạt giá trị cao nhất trong các 
lô thí nghiệm (18,82% trọng lượng 
khô). Sau đó hàm lượng lipid giảm dần 
khi nồng độ phốt pho tăng dần ở các lô 
thí nghiệm tiếp theo và lipid tổng số 
đạt giá trị thấp nhất (chỉ 8,91% trọng 
lượng khô) ở lô thí nghiệm có bổ sung 
lượng muối phốt pho nhiều nhất trong 
7 lô thí nghiệm (3,27 mg/l). Có sự sai 
khác rõ ràng (t < 0,05) về hàm lượng 
protein và lipid giữa các lô thí nghiệm. 
Vậy nồng độ phốt pho trong môi 
trường nuôi ảnh hưởng đến hàm lượng 
protein và lipid của tế bào tảo 
Tetraselmis sp.  

Những kết quả thí nghiệm trên 
cho thấy khi nồng độ phốt pho trong 
môi trường tăng lên, hàm lượng 
protein và lipid của tảo Tetraselmis sp. 
giảm mạnh, kích thước tế bào ngày 
càng nhỏ dần nhưng số lượng tế bào 
tăng lên (chất lượng tảo bị giảm). Hàm 
lượng protein và lipid cao nhất trong lô 
thí nghiệm không bổ sung muối phốt 
pho. Do đó, tùy thuộc yêu cầu trong sản 
xuất ta có thể điều chỉnh nồng độ phốt 
pho đảm bảo cả về mặt chất lượng 
cũng như sản lượng thu hoạch theo kết 
quả nghiên cứu ở hình 3 & 4.  
 
IV. KẾT LUẬN 

 
1. Sự tăng trưởng tảo Tetraselmis 

sp. phụ thuộc rất nhiều vào sự thay đổi 
nồng độ nitơ. Trong môi trường dinh 
dưỡng F/2 (Guillard), tảo phát triển tốt 
trong khoảng nồng độ ni-tơ bổ sung từ 
7,36 mg/l đến 22,36 mg/l. Nồng độ nitơ 
quá cao hoặc quá thấp đều ảnh hưởng 
không tốt đến sinh khối tảo. Ngoài ra 
nồng độ nitơ thay đổi cũng gây ảnh 

hưởng đến hàm lượng protein và lipid 
tổng số trong tế bào tảo. Khi nồng độ 
nitơ tăng lên, hàm lượng protein tổng 
số tăng nhưng hàm lượng lipid tổng số 
giảm. 

2. Tương tự, nồng độ phốt pho 
thay đổi cũng ảnh hưởng đến sự tăng 
trưởng của tảo. Nồng độ phốt pho tốt 
nhất cho sự tăng trưởng Tetraselmis 
sp. dao động từ 0,77 mg/l đến 3,27 mg/l 
(trên cơ sở môi trường nuôi F/2). Khi 
nồng độ phốt pho thay đổi, kích thước 
tảo cũng bị ảnh hưởng. Nồng độ phốt 
pho trong môi trường càng tăng lên, 
kích thước tảo càng nhỏ, hàm lượng 
protein và lipid tổng số của tảo giảm.  
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